
 

Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo và phát triển  
chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng nhà nước pháp quyền 

phạm ngọc dũng (chủ biên). Hồ Chí Minh vận dụng 
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin về xây 
dựng nhà nước pháp quyền. H.: Chính trị quốc gia, 
2009, 196 tr. 

Hoàng hưng  
lược thuật 

 
Cuốn sách gồm 3 chương, được các tác giả tập trung phân tích 
những vấn đề liên quan đến xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân - một nội dung 
quan trọng, yếu tố quyết định đối với quá trình đổi mới hệ thống 
chính trị ở Việt Nam hiện nay và đề xuất nhiều giải pháp nhằm 
xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam theo 
quan điểm chủ nghĩa Marx-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 

 
Chương 1 – Quan điểm của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin về nhà nước pháp 
quyền (tr.7-23) 

Trước khi phân tích quan điểm của 
Chủ nghĩa Marx-Lenin về nhà nước 
pháp quyền (NNPQ), các tác giả đã hệ 
thống các quan điểm chủ yếu về NNPQ 
xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử nhân 
loại và đúc rút ra một số tư tưởng cơ bản 
về NNPQ, bao gồm: 

- Thứ nhất, nhân dân là chủ thể 
quyền lực nhà nước. Dưới NNPQ, nhà 
nước không chỉ được nhận thức là công 
cụ cai trị, mà còn được nhận thức là bộ 
máy phục vụ nhân dân. Do đó, trong 
NNPQ, nhà nước không chỉ là                                     
nhà nước giai cấp, mà còn là nhà nước 
của cộng đồng quốc gia - dân tộc. 

- Thứ hai, tư tưởng tôn trọng và bảo 
vệ công dân và quyền con người. Tư 

tưởng này thể hiện trên các mặt chủ yếu 
như: (i) các quyền tự nhiên cơ bản nhất, 
thiêng liêng nhất của con người (như 
quyền được sống, quyền bình đẳng, 
quyền tự do dân chủ, quyền mưu cầu 
hạnh phúc); (ii) các quyền dân chủ chính 
trị quan trọng hàng đầu;  

- Thứ ba, đảm bảo và phát huy 
quyền tự do, dân chủ cho mọi công dân. 

- Thứ tư, tính thượng tôn của pháp 
luật. 

- Thứ năm, tổ chức nhà nước theo 
nguyên tắc phân quyền. 

Phân tích những ưu điểm và hạn chế 
của các tư tưởng về NNPQ trước Marx, các 
tác giả khẳng định, trên cơ sở thế giới 
quan duy vật biện chứng về lịch sử, kế 
thừa những tư tưởng tiến bộ của nhân loại 
về nhà nước, Marx, Lenin đã khắc phục 
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những hạn chế tồn tại, hướng tới một 
NNPQ đích thực, trong đó Marx và Engels 
đề xướng nhà nước cách mạng của giai cấp 
vô sản, Lenin đóng góp và đổi mới. 

Mặc dù khái niệm về NNPQ chưa 
được Marx, Lenin sử dụng, nhưng những 
quan điểm cốt lõi của NNPQ trong nhà 
nước cách mạng lại được các ông đề cập 
sâu sắc, khoa 
học và cách 
mạng. Đó là 
nhà nước kiểu 
mới “Nhà nước 
của nhân 
dân”, nhà 
nước được xây 
dựng trên cơ 
sở chế độ “dân 
chủ triệt để”, 
“dân chủ đến 
cùng”, pháp chế nghiêm minh theo 
hướng giải phóng con người, giải phóng 
giai cấp và xã hội. “Biến nhà nước từ cơ 
quan đứng trên xã hội thành cơ quan 
hoàn toàn phục vụ xã hội”, “pháp luật 
phải lấy xã hội là cơ sở”, “luật pháp tồn 
tại vì con người” (tr.42-43). 

Chương 2 – Hồ Chí Minh và Đảng 
Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin về 
xây dựng nhà nước pháp quyền (tr.84 – 
tr.131). 

Trong chương này, các tác giả tập 
trung phân tích lý giải 2 nội dung chủ 
yếu sau: 

* Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước 
pháp quyền dân chủ nhân dân 

Các tác giả cho rằng, tư tưởng về 
NNPQ dân chủ nhân dân đã được manh 
nha ngay từ khi Nguyễn ái Quốc gửi 
Bản yêu sách của nhân dân An Nam 
(1919) đòi thay đổi “chế độ ra sắc lệnh 
bằng chế độ ra các đạo luật”, được đăng 
trên báo L’Humanité, và trong bài Việt 
Nam yêu cầu ca (1922):  

“Bảy xin Hiến pháp ban hành 

Trăm điều phải có thần linh pháp 
quyền”. 

Tư tưởng NNPQ được Người xác lập 
rõ nét trong Tuyên ngôn Độc lập, ngày 
2/9/1945. Hiến pháp năm 1946 do Hồ Chí 
Minh trực tiếp làm Trưởng ban soạn 
thảo thể hiện khá đậm nét tính chất và 
nội dung của tinh thần “Nhà nước pháp 
quyền của dân, do dân, vì dân”. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước 
dân chủ nhân dân là một hệ thống lý 
luận với những nội dung rất phong phú, 
thể hiện ở những điểm nổi bật: 

1. Nhà nước dân chủ nhân dân phải 
là nhà nước có nền dân chủ thực sự và 
toàn diện 

Nhờ phương pháp biện chứng của 
Chủ nghĩa Marx-Lenin, học tập kinh 
nghiệm cách mạng thế giới, kế thừa 
những tinh hoa văn hóa dân tộc Việt 
Nam, tinh hoa văn hóa phương Đông và 
phương Tây, nhất là thời kỳ Khai sáng, 
Hồ Chí Minh đã khẳng định, cơ sở xã hội 
của nhà nước Việt Nam là dân tộc. 

Theo Người, cơ sở tồn tại và phát 
triển của nhà nước là dân tộc, đại đoàn 
kết và hòa hợp dân tộc. Tư tưởng đầu 
tiên về NNPQ của người là vấn đề dân 
chủ hóa. Người không những rất quan 
tâm đến vấn đề dân chủ hóa và còn làm 
sao cho nhân dân được hưởng quyền dân 
chủ, biết dùng quyền dân chủ. Người 
khẳng định: trong nhà nước dân chủ 
nhân dân, quyền lực thuộc về nhân dân, 
nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà 
nước (tr. 94). Với tư tưởng đó, Người đã 
triển khai trong quá trình xác lập quyền 
dân chủ ở Việt Nam thông qua các bản 
Hiến pháp như: Hiến pháp 1946, Hiến 
pháp 1959 và các chính sách cụ thể của 
Chính phủ. Theo Người, dân chủ là của 
cải quý nhất của nhân dân, chuyên chính 
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là cái khóa, cái cửa để phòng kẻ phá 
hoại... chuyên chính là để giữ dân chủ. 

2. Nhà nước pháp quyền dân chủ 
nhân dân phải là nhà nước thực hiện 
quản lý xã hội bằng hệ thống pháp luật 
dân chủ 

Hồ Chí Minh đã có quan niệm mới về 
NNPQ, đó là nhà nước quản lý xã hội 
bằng hệ thống pháp luật, nhưng không 
phải là hệ thống pháp luật bất kỳ, mà là 
hệ thống pháp luật dân chủ. Nhà nước 
quản lý xã hội bằng pháp luật, song đó 
phải là pháp luật mang tính dân chủ, thể 
hiện được lợi ích của số đông. Người cho 
rằng, “pháp luật của chúng ta là ý chí 
của giai cấp công nhân. Pháp luật của 
chúng ta hiện nay bảo vệ quyền lợi hàng 
triệu người lao động. Pháp luật của ta là 
pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ 
quyền tự do dân chủ rộng rãi cho nhân 
dân lao động” (tr.101-102). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định 
khái niệm về nhà nước dân chủ nhân 
dân, thể hiện rõ trong hệ thống luật mà 
Người chỉ đạo xây dựng, trong hành 
động và những lời nói. Nhà nước, theo 
Người, quản lý xã hội theo hệ thống 
pháp luật dân chủ cả về chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, 
đối nội, đối ngoại,... 

Về phương thức hoạt động của nhà 
nước, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc 
từ nhiều nhà tư tưởng lớn của nhân loại và 
được nhấn mạnh rằng “nhà nước phải là 
đầy tớ của nhân dân”. Đây là quan điểm 
rất hiếm trên thế giới xét trong điều kiện 
một nước nông nghiệp lạc hậu, tâm lý 
tiểu nông chi phối xã hội như Việt Nam. 

3. Nhà nước pháp quyền dân chủ 
nhân dân phải là công cụ bảo vệ và phát 
triển con người và quyền con người 

Trên cơ sở quan điểm của Chủ nghĩa 
Marx-Lenin, trong điều kiện Việt Nam 
và thời đại mới, Hồ Chí Minh đã có cách 

tiếp cận rất sâu sắc về vấn đề con người 
và quyền con người, thể hiện ở các mặt 
chủ yếu sau đây: 

- Thứ nhất, Người có cái nhìn sâu sắc 
vào bản chất bên trong của con người. 
Người cho rằng, “con người dù là xấu, tốt, 
văn minh hay dã man đều có tình” (tr.106). 

- Thứ hai, đảm bảo quyền con người. 
“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ 
quốc tôi. Đấy là tất cả những gì tôi muốn, 
đấy là tất cả những gì tôi hiểu” (tr.108). 

Tư tưởng về con người, quyền con 
người đã được Hồ Chí Minh bổ sung, 
phát triển trong quá trình xây dựng nền 
dân chủ nhân dân, nhà nước kiểu mới 
của dân, do dân, vì dân và hệ thống pháp 
luật dân chủ. Ngay trong giai đoạn tiền 
khởi nghĩa tháng Tám, Nghị quyết về 
Tổng khởi nghĩa đã có quy định về vấn 
đề nhân quyền như: 

“Ban bố những quyền của dân, do dân:  

a. Nhân quyền; 

b. Tài quyền (quyền sở hữu) 

c. Dân quyền: quyền phổ thông đầu 
phiếu, quyền tự do dân chủ, tự do tín 
ngưỡng, ngôn luận hội họp, đi lại, dân 
tộc bình quyền, nam nữ bình quyền”. 

Tư tưởng này của Người đã được thể 
chế hóa ở 18 điều trong Hiến pháp 1946 
và 21 điều trong Hiến pháp 1959. 

4. Nhà nước pháp quyền phải là nhà 
nước có sự phân quyền trong việc thực 
hiện quyền lực nhà nước 

Vào những năm đầu của Nhà nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, mặc dù 
không đề cập đến tam quyền phân lập, 
nhưng tư tưởng phân quyền của Người 
đã được thể hiện sâu sắc trong Hiến 
pháp 1946. Theo đó, Nghị viện nhân dân 
là cơ quan có quyền lực cao nhất của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Chính 
phủ, là cơ quan hành chính cao nhất 
toàn quốc. Trong Hiến pháp 1946, các 
quyền được phân định rõ, quyền đó là 
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của nhân dân và được nhân dân giao 
quyền. Hiến pháp cũng quy định: quan 
hệ giữa Chính phủ và Nghị viện nhân 
dân là mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và 
kiểm soát lẫn nhau thông qua cơ chế 
chất vấn. Cơ quan tư pháp được tổ chức 
và hoạt động độc lập với cơ quan lập 
pháp và hành pháp. Không một cơ quan 
nào được can thiệp vào hoạt động xét xử 
(tr. 110-111). 

Không chỉ chú ý thực hiện phân 
quyền trong tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai 
trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 
Vai trò của Đảng được Hồ Chí Minh nêu 
cao và được công nhận một cách sâu sắc, 
tự nguyện. Một Đảng cầm quyền nhưng 
không cai trị, một Đảng duy nhất lãnh 
đạo nhưng không Đảng quyền, mà biết 
tôn vinh nhà nước. 

* Khái quát quá trình nhận thức và 
thực hiện nhà nước pháp quyền của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

Trong phần này, các tác giả đã phân 
tích quá trình nhận thức và thực hiện 
NNPQ của Đảng Cộng sản Việt Nam 
trên các mốc thời gian chủ yếu như sau: 

- Giai đoạn sau khi giành chính 
quyền (8/1945 đến 1953): Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ngày 6/11/1946, Quốc hội 
đã thông qua Hiến pháp đầu tiên, mở ra 
một trang sử mới cho lịch sử lập hiến của 
Việt Nam. 

Ngoài Hiến pháp 1946, trong tiến 
trình xây dựng Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn 
bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực 
thiết yếu của đời sống xã hội, từ: tổ chức 
chính quyền cách mạng, xóa bỏ đặc 
quyền, đặc lợi của thực dân và phong 
kiến, chống giặc đói, giặc dốt,... Trong 
thời kỳ này, Nhà nước ta đã có: Bộ luật 
Lao động (Quốc hội thông qua năm 

1946), Luật Cải cách ruộng đất năm 
1953 và khoảng 400 sắc lệnh của Chính 
phủ. Hệ thống pháp luật của Nhà nước 
đã từng bước được xây dựng và hoàn 
thiện, nhưng chưa đầy đủ và toàn diện 
mà chủ yếu là luật pháp thời chiến bằng 
hình thức sắc lệnh là chính. 

- Giai đoạn 1954-1976: dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, việc xây dựng pháp luật 
đã được đẩy mạnh hơn. Nhà nước đã xây 
dựng và ban hành 12 đạo luật, 14 pháp 
lệnh, 4 sắc lệnh... Tuy nhiên, do hoàn 
cảnh chiến tranh ác liệt ở cả hai miền, cả 
nước phải tập trung vào cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước, việc xây dựng hệ 
thống pháp luật trong thời kỳ này chưa 
được coi trọng. 

- Giai đoạn 1976-1986: việc xây dựng 
pháp luật đã được đẩy mạnh hơn so với 
thời kỳ trước. Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam đã xây dựng và ban 
hành được 10 đạo luật, 15 pháp lệnh và 
nhiều văn bản pháp quy của Chính phủ. 
Tuy nhiên, đất nước chuyển từ thời chiến 
sang thời bình, Đảng và Nhà nước ta 
chậm đổi mới nhận thức về tư duy pháp 
lý, các văn bản mang tính lập pháp của 
Quốc hội còn ít, thiếu nhiều bộ luật và 
đạo luật quan trọng. Thực tế đã lẫn lộn 
chức năng lập pháp và hành pháp, hệ 
thống pháp luật còn chưa đồng bộ và còn 
mâu thuẫn, chồng chéo. Nhận thức, ý 
thức tuân thủ pháp luật của nhân dân, 
kể cả cán bộ, đảng viên bị suy giảm (tr. 
114-115). 

- Giai đoạn từ 1986 đến nay: dưới ánh 
sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở 
thực tiễn và thực tế quá trình hơn 20 năm 
đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt 
Nam ngày càng nhận thức rõ hơn tư tưởng 
Hồ Chí Minh và tư tưởng về NNPQ của 
nhân loại và thực hiện có hiệu quả việc 
xây dựng NNPQ của dân, do dân và vì 
dân. NNPQ đã được định hướng xây dựng 
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lại từ năm 1986 (Đại hội VI của Đảng). 
Phạm trù phân quyền đã được định danh 
lại từ năm 1991 (tại Đại hội VII của 
Đảng). Phạm trù pháp chế XHCN được 
định hình năm 1996. Và đến năm 2001, 
khái niệm “nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa” đã được định danh. Tư tưởng 
NNPQ đã được Đảng Cộng sản Việt Nam 
xác định như một tất yếu và chính thức 
được hiến định. Điều này đã trở thành 
không thể đảo ngược trong quá trình đổi 
mới kinh tế theo hướng thị trường và tiến 
trình cải cách chính trị, xã hội theo hướng 
NNPQ, xã hội dân sự. 

Chương 3 - Xây dựng và hoàn thiện 
nhà nước pháp quyền Việt Nam theo 
quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh (tr. 132-182) 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, vấn đề xây dựng và hoàn 
thiện nhà nước cách mạng kiểu mới, nhà 
nước dân chủ nhân dân luôn là mối quan 
tâm hàng đầu, một nhiệm vụ trọng tâm 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt 
từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng 
ta đặc biệt coi trọng cải cách bộ máy nhà 
nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật phù hợp với tình hình Việt 
Nam và thế giới. Để xây dựng và hoàn 
thiện NNPQ xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam, theo các tác giả, cần thực hiện một 
số giải pháp cơ bản sau: 

1. Phát huy dân chủ, thực hiện quyền 
dân chủ của nhân dân trên các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội 

- Phát huy dân chủ phải bảo đảm 
được quyền làm chủ của nhân dân trên 
thực tế bằng việc thúc đẩy sự tham gia 
tích cực của người dân vào công việc của 
Nhà nước. 

Nhân dân được tham gia xây dựng 
các tổ chức bộ máy của hệ thống quyền 
lực và lựa chọn các đại biểu của mình 
bằng bầu cử, theo cả hai phương thức 
dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp. 

Nhân dân tham gia công việc quản lý 
nhà nước, thực hiện quyền lực của mình 
bằng đề xuất, đóng góp ý kiến vào các dự 
thảo luật; đề xuất các ý kiến với chính 
quyền các cấp về những vấn đề liên quan 
đến nhà nước và xã hội; tham gia đánh 
giá chính sách, kiến nghị điều chỉnh, bổ 
sung, sửa chữa chính sách cho phù hợp 
với thực tế; đánh giá, giám sát, nhận xét 
và chất vấn về hoạt động của các tổ chức 
và viên chức nhà nước trong việc thực 
hiện nhiệm vụ của các đại biểu do dân 
ủy quyền; giám sát công việc, hành vi, tư 
cách của họ trong thái độ và hiệu quả 
phục vụ nhân dân. Nhân dân thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo, phát hiện và đề 
nghị thanh tra, xử lý các hiện tượng 
tham nhũng, các vụ việc vi phạm chính 
sách, pháp luật, đạo đức của công chức 
nhà nước. Nhân dân có quyền đòi hỏi các 
tổ chức, cơ quan và các công chức nhà 
nước phải cung cấp thông tin kịp thời cho 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

- Tăng cường sự giám sát của nhân 
dân đối với Nhà nước: Nhân dân kiểm 
tra, giám sát hoạt động của Nhà nước là 
một nội dung quan trọng trong việc thực 
hành quyền dân chủ. Nhân dân tham gia 
quản lý nhà nước và xã hội thông qua các 
đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội 
trong hệ thống chính trị và nhất là các tổ 
chức tự quản. Thực hiện tốt việc tổ chức 
các hoạt động mang đậm nét tính nhân 
dân sẽ hỗ trợ rất lớn cho công việc quản lý 
xã hội của Nhà nước có hiệu quả hơn. Để 
phát huy tối đa sức mạnh đó, Đảng và 
Nhà nước cần chú trọng hoàn thiện luật 
pháp, tạo ra khung pháp lý và hệ thống 
thể chế, các chế định pháp luật để nhân 
dân dựa vào đó tự tổ chức cuộc sống một 
cách hợp lý, tự giải quyết nhanh chóng và 
có hiệu quả những sự việc xảy ra. 

2. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật dân chủ và tổ chức 
thực hiện pháp luật 
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Việt Nam cần tập trung mọi nguồn 
lực, đề cao trách nhiệm của các ngành, các 
cấp, phấn đấu xây dựng hệ thống pháp 
luật đủ về số lượng, cao về chất lượng trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sống, nhất là 
đối với sự hoạt động của Đảng và Nhà 
nước, để đến năm 2020, hệ thống pháp 
luật về cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống 
nhất, khả thi, công khai, minh bạch. 

- Trong lĩnh vực kinh tế, cần tập 
trung hoàn thiện chế độ pháp lý về việc 
thể chế hóa kinh tế thị trường định hướng 
XHCN với những nội dung cơ bản: giải 
phóng mạnh mẽ và không ngừng phát 
triển sức sản xuất, nâng cao đời sống 
nhân dân, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, 
khuyến khích mọi người làm giàu. 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
pháp luật về giáo dục, đào tạo nhằm tạo 
ra cơ sở pháp lý cho việc đổi mới căn bản, 
toàn diện nền giáo dục quốc dân nhằm 
“phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao”. Hoàn thiện pháp luật về khoa học 
và công nghệ nhằm “nâng cao năng lực 
và hiệu quả hoạt động của khoa học và 
công nghệ”. 

- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật 
về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân 
dân, đảm bảo công bằng xã hội; thể chế 
hóa chính sách dân số và gia đình; xây 
dựng và hoàn thiện pháp luật về dịch vụ 
công, thiết yếu, chăm sóc sức khỏe, văn 
hóa – thông tin, thể dục thể thao. Hoàn 
thiện pháp luật về dân tộc và tôn giáo; 
xây dựng hệ thống luật pháp an sinh xã 
hội đa dạng; xây dựng luật pháp y tế 
công bằng và hiệu quả. Xây dựng và 
hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực xuất 
bản và thông tin theo hướng đảm bảo tự 
do, dân chủ, hoàn thiện luật pháp phòng 
chống các tệ nạn xã hội… 

- Xây dựng và hoàn thiện luật bảo vệ 
biên giới lãnh thổ theo quan điểm: “Xây 
dựng nền quốc phòng toàn dân và an 
ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; 
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế 
độ XHCN; bảo vệ an ninh chính trị, an 
ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa 
và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ 
cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định 
chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy 
lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt 
động chống phá, thù địch, không dễ bị 
động, bất ngờ” (tr.150-151). 

- Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cơ 
cấu tổ chức và cơ chế vận hành của các cơ 
quan quyền lực lập pháp, hành pháp và 
tư pháp, cơ quan đảng và cán bộ, công 
chức nhà nước. Đẩy mạnh công tác tổ 
chức thi hành pháp luật, đảm bảo cho hệ 
thống pháp luật đi vào cuộc sống, phát 
huy hiệu lực và hiệu quả. 

3. Đổi mới hơn nữa tổ chức phân 
công quyền lực nhà nước 

Tổ chức và phân công quyền lực 
(phân quyền) là vấn đề mấu chốt trong  
tổ chức bộ máy nhà nước, là một nhân tố 
bảo đảm cho bộ máy nhà nước hoạt động 
có hiệu quả, hiệu lực. Để thực hiện tốt 
việc tổ chức này, các tác giả nhấn mạnh 
một số giải pháp sau: 

- Thống nhất về nhận thức quan điểm 
của Đảng về phân quyền, nhấn mạnh 
“quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công, phối hợp giữa các cơ quan 
trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành 
pháp và tư pháp” (tr.156). Cần nhận thức 
rõ, quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp 
là một thể thống nhất của quyền lực nhà 
nước; và phân quyền chỉ là phương thức 
thực thi quyền lực nhà nước có hiệu quả 
hơn bằng cơ chế kiểm tra, kiềm chế sự 
lộng quyền, lạm quyền giữa các yếu tố 
trong hệ thống quyền lực. 

- Phải bảo đảm nguyên tắc tất cả các 
quyền lực chính trị và quyền lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. Đặc biệt, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, tăng tính khả 
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thi các điều luật hoàn thiện cơ chế kiểm 
tra, giám sát, kiềm chế sự lộng quyền của 
các cá nhân, cơ quan công quyền. 

Các giải pháp cụ thể đối với cơ quan 
lập pháp (Quốc hội) được nhấn mạnh 
như: nâng cao chất lượng và hiệu quả 
trong việc thực hiện các chức năng của 
Quốc hội; phát huy vai trò, nâng cao 
năng lực của đại biểu Quốc hội; kiện 
toàn và tổ chức hoạt động của Quốc hội 
theo hướng nâng cao vai trò của các ủy 
ban và Hội đồng dân tộc;... 

Đối với hoạt động của cơ quan hành 
pháp (Chính phủ), theo các tác giả, để 
xây dựng một nền hành chính dân chủ, 
trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 
hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, 
theo nguyên tắc phân quyền dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, cần thực hiện một số 
giải pháp sau: 

(i) Tuân thủ một cách triệt để các 
nguyên tắc tổ chức và cơ chế vận hành 
của Chính phủ do Hiến pháp quy định. 

(ii) Chính phủ phải được tổ chức thành 
một hệ thống ổn định, hoạt động thông 
suốt trên cơ sở phân công, phân cấp và 
trách nhiệm cá nhân, chịu sự giám sát của 
nhân dân, ngăn ngừa những hành vi lạm 
quyền, lộng quyền mất dân chủ, tùy tiện, 
quan liêu, tham nhũng. 

(iii) Chủ trương, biện pháp cải cách 
chính phủ theo hướng nền hành chính 
nhà nước gắn với bước đi xây dựng kinh 
tế thị trường, phát triển xã hội dân sự 
định hướng XHCN 

Đối với cơ quan tư pháp, các tác giả 
nhấn mạnh, căn cứ vào định hướng của 
Đảng, các cơ quan tư pháp phải thực 
hiện đồng bộ ba mặt: (i) thể chế, tổ chức 
và đội ngũ cán bộ; (ii) phải tiếp tục sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động tư 

pháp; đổi mới hoạt động của các cơ quan 
tư pháp; (iii) chấn chỉnh các tổ chức và 
các hoạt động bổ trợ tư pháp, đẩy mạnh 
xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp 
ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng 
theo yêu cầu xây dựng NNPQ Việt Nam. 

4. Đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước 

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của 
Nhà nước là cần phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn lãnh đạo chính trị 
của Đảng với chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn quản lý của Nhà nước. Theo 
các tác giả, cần tiếp tục đổi mới trên các 
nội dung chính sau: 

- Thứ nhất, Đảng lãnh đạo Nhà nước 
chủ yếu bằng đường lối, quan điểm, các 
nghị quyết, tiếp tục lãnh đạo các cơ quan 
quyền lực nhà nước bằng sự kiểm tra, 
giám sát 

- Thứ hai, Đảng lãnh đạo Nhà nước 
thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

- Thứ ba, phương thức lãnh đạo của 
Đảng cần nhấn mạnh hơn nữa thông qua 
sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tổ 
chức đảng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, 
một trong nội dung của phương thức lãnh 
đạo của đảng là nêu cao tấm gương của 
cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. 

Do vậy, tổ chức đảng các cấp và cán 
bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp 
hành Hiến pháp và pháp luật, chính 
sách của Nhà nước. Đặc biệt, cán bộ ở 
cấp càng cao thì càng phải gương mẫu, 
phải giữ gìn phẩm chất, thực hiện tốt tư 
tưởng “cần, kiệm, liêm, chính”. 

- Thứ tư, tăng cường lãnh đạo bằng 
công tác kiểm tra. Cần nhận thức rõ và 
thi hành đúng quan điểm Đảng lãnh đạo 
bằng công tác kiểm tra, giám sát.  

 

 


